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BẢN TÓM TẮT 
 

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu áp dụng các giải pháp tính toán độ lún của công trình và đánh 
giá sự tăng tải trọng lên nền của công trình hiện hữu do công trình xây chen kế cận gây ra (và ngược 
lại), kết hợp so sánh với kết quả đo đạc quan trắc lún thực tế ngoài hiện trường từ đó xác định các 
phương pháp tính phù hợp cũng và các giải pháp nền móng hợp lý cho các công trình xây chen trong 
điều kiện mặt bằng chật hẹp ở TP Hồ Chí Minh. 

 
ASTRACT 

 
To compare the results of foundation settlements and the ones of settlements due to mutual influences 
calculated by different methods with ones from field investigation in order to select the appropriate 
methods for calculating settlements and choosing suitable solutions for constructions’ foundations in 
the condition that there are many adjacent constructions (especially at the narrow places). 

 
 
1. GIỚI THIỆU CHUNG 

 
Bài báo trình bày các kết quả thu được từ 

việc áp dụng những giải pháp tính toán sự ảnh 
hưởng giữa công trình xây chen và công trình 
hiện hữu dưới tác động của tải trọng tĩnh có kể 
đến yếu tố thời gian. So sánh các kết quả độ lún 
( độc lập, phụ thêm) của các móng hiện hữu và 
móng của công trình xây chen theo các lý thuyết 
tính toán khác nhau và độ lún đo đạc thực tế, từ 
đó xác định các phương pháp tính phù hợp 
và các giải pháp nền móng hợp lý cho các 
công trình xây chen trong điều kiện mặt bằng 
chật hẹp. 

Ảnh hưởng dao động, chấn động do các tác 
nhân động gây ra trong quá trình thi công công 
trình xây chen (cũng như khi đưa vào sử dụng) 
đối với công trình hiện hữu không thuộc phạm 
vi nghiên cứu của bài báo này. 

 
2. ĐỐI TUỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU  
 
2.1 Đối tượng nghiên cứu   
 

Nghiên cứu lún của hai công trình : Chung 
cư 44 B Trần Quang Khải, công trình nhà 
152/43A Điện Biên Phủ. 

 
2.1 Nghiên cứu lý thuyết và áp dụng vào tính 
toán  
 

Tác giả đã tính lún theo một số phương pháp 
(cộng lún phân tố từng lớp, theo lớp tương 
đương, xem nền là một bán không gian đàn hồi 
tuyến tính, phương pháp IEGOROV, toán đồ 
FADUM và PLAXIS) cho hai công trình thực 
tế. Các kết quả đó được so sánh với kết quả đo 
đạc lún ngoài hiện trường. 
 
2.2 Nghiên cứu các phương pháp đo đạc biến 
dạng thực tế  
 

Việc đo lún được tuân theo qui trình : 
TCVN 3972 
 
3. SO SÁNH TÍNH LÚN THEO CÁC 
CÔNG THỨC LÝ THUYẾT VỚI KẾT 
QUA QUAN TRẮC 
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3.1 Công trình 44B Trần Quang Khải, P. Tân 
Định, Q.1 
 
↓ 0.000m 

-2m 

W=22.6%,γw=1.94g/cm3, 
C=0.178 kg/cm2 

ϕ=14032’ 
E1-2 = 29.2 kg/cm2 

-7.2m 

W=22.6%,γw=1.94g/cm3, 
C=0.178 kg/cm2 

ϕ=14032’ 
E1-2 = 29.2 kg/cm2 

-15.6m 

W=20.5%,γw=2.02g/cm3, 
C=0.092 kg/cm2 

ϕ=24043’ 
E1-2 = 35.35 kg/cm2 

-20.0m 

W=23.7%,γw=1.99g/cm3, 
C=0.2 kg/cm2 

ϕ=14050’ 
E1-2 = 29.7 kg/cm2 

 
 
 
 
Quy mô 1 trệt, 4 lầu ; Xây chen giữa 2 nhà 1 trệt 
2 lầu và 1trệt 1lầu, một mặt giáp hẻm chênh cao 
độ 2,5 m : Sử dụng tường chắn và móng băng 
một phương. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bảng 1  : Bảng so sánh giữa độ lún thực tế và tính toán (độ lún tính bằng cm) 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH  
 

Nội dung 
tính 

Cộng lún 
từng lớp 
phân tố 

PP Lớp 
tương 
đương 

Theo 
IÊGÔRO

V 

Ứng suất dưới 
đáy móng theo 

Fadum 

Phần mềm 
Plaxis 

Quan trắc 
Đo thực tế 

M1 4.922 2.26 4.79 nt 6.3 4.5 
Lún phụ 
thêm của 
M1 do M0 

 

1.2 2.64 _ Kết quả tính 
toán tương 
đương với pp 
công lún phân 

tố từng lớp 

≈ 0 Không lún 
thêm, 
không nứt 

Lún phụ 
thêm của 
M0 do M1 

0.72 1.15 _ Kết quả tính 
toán tương 
đương với pp 
công lún phân 

tố từng lớp 

(6.5-5.57) = 
0.93 

Không lún 
thêm, 
không nứt 

M0
 (có kể 

ảnh hưởng 
M1) 

4.91 (1.4 + 1.15) 
=2.55 

_ Kết quả tính 
toán tương 
đương với pp 
công lún phân 

tố từng lớp 

6.5 Không lún 
thêm, 
không nứt 

M1 (có kể 
ảnh hưởng 

M0) 

 (4.19+1.2) 
= 5.39 

(2.64+2.26) 
= 4.9 

_ Kết quả tính 
toán tương 
đương với pp 
công lún phân 

tố từng lớp 

6.5 4.5 
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8,025 T/m2

Mo M1

0,
8M

0,8M
1,2M

1,6M

2,0M
2,4M
2,8M

3,2M

3,6M
4,0M
4,2M
4,6M

5,0M

4,48 T/m2

3,33 T/m2

0,4M 7,2 T/m2

2,0 T/m2
2,06 T/m2

1,71T/m2
1,368T/m2

1,17T/m2

0,93T/m2
0,82T/m2

8,25 T/m2
8,0 T/m2
7,268T/m2

4,99T/m2

2,35T/m2
4,97T/m2

1,898T/m2
1,559T/m2

1,304T/m2
1,097T/m2

0,932T/m2
0,865T/m2

0,3M

0,9M

1,5M

2,0M

2,7M

3,2M

4,0M

4,4M

5,2M

5,6M

6,0M

6,4M

8,24T/m2 8,16T/m2
7,6T/m2 7,59T/m2

6,48T/m26,75T/m2

5,26T/m25,18T/m2

3,28T/m2 3,34T/m2

4,12T/m2 4,19T/m2

2,685T/m22,62T/m2

2,14T/m2 2,18T/m2

1,77T/m2 1,804T/m2

1,46T/m2 1,505T/m2

1,373T/m21,36T/m2

1,24T/m2 1,272T/m2

0,105T/m2

0,182T/m2

0,43T/m2
0,64T/m2
0,84T/m2

0,94T/m2

1,09T/m2
1,16T/m2
1,2T/m2

Biểu đồ ứng suất
cộng lún phân bố
từng lớp

từng lớp
cộng lún phân bố
Biểu đồ ứng suất

Toán đồ Fadum

Toán đồ Fadum

0

Cộng biểu đồ ứng suất

0

0,5m 0,5m 1m 1,5m 1,5m

=    - 0,8m

Bài toán số 2: CHUNG CƯ 44 bis TRẦN QUANG KHẢI
P.Tân Định ,Quận I

Biểu đồ : Ứng suất gây lún tại mổi móng & ứng suất
tăng thêm dưới Mo do M1 xây chen gây ra

Toán đồ Fadum

Cộng biểu đồ ứng suất

0.03 T/m2

0,08T/m2

0,016 T/m2
0,9T/m2
0,2T/m2

0,059T/m2

0,06T/m2
0,102T/m2
0,098T/m2

 
 

1  M

1  M

0.
8 

M

5  
M

3  M

5 
M

 

10
025

0
55

0

80
0

3 0 0

M o M 1

0 ,5 m 0 ,5 m 1 m 1 ,5 m 1 ,5 m

B a øi  to a ùn  s o á 2  :  C H U N G  C Ư  4 4  B  T R A ÀN  Q U A N G  K H A ÛI

 
Bài toán 44 B Trần Quang Khải 
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3.2 Công trình nhà số 152/43A Điện Biên Phủ – Bình Thạnh (đơnvị tính lún cm) 

0.
8 

M
0.

5 M
34

.7
 M

( 4 TAÀNG -MOÙNG XAÂY MÔÙI )

1.
5 

M

( 3 TẦNG -MÓNG HIỆN HỮU )

CỪ TRÀM 25 CÂY/M2

29
. 5

M

+ +

0.3 0.75 0.3

1.35

0.
3

0.
3 0.

6

0.6

0.3

0.
6

0.
3

0.
3

0.3

+

Bài toán số 3 : Nhà số 152/43A Điện  Biên Phủ

0,3M

4,0M

1,
35

 M Đáy móng thực tế

Loại 1 cọc

-1,3 M

 

1.
5 

M

O30 O30

1,
3M

34
,7

M
29

, 5
M

+0.00

-1,5M

-6,5M

2,04T/m2

0,847T/m2

5,87 T/m20,0

1,47 4,043 T/m2

3,151

4,4

5,88 1,316T/m2

36
,5

M

0.
8 

M
0.

5 M

0,3M

0,21
0,42
0,63

1,05

0,84

1,26

1,47
1,681

1,89

2,101

2,311

8,168T/m2

8,05T/m2

7,93T/m2
7,41T/m2

6,89T/m2

6,206T/m2

5,518T/m2

4,9T/m2
4,283T/m2

3,801T/m2

3,32T/m2

2,96T/m2

0

0

Ảnh hưởng lún phụ thêm không đáng kể
(do M1 đến Mo)

M1 Mo

(Kết quả tính toán theo toán đồ Fadum M1
làm tăng tải trọng dưới đáy Mo rất nhỏ

Biểu đồ ứng suất gây lún & độ tăng ứng suất lên
Bài toán số 3 : Nhà số 152/43A Điện  Biên Phủ

 nền công trình hiện hữu

và ảnh hưởng Mo lên M1 rất bé)
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Quy mô  1trệt , 3 lầu , xây chen giữa các nhà 1 trệt , 2 lầu lân cận , hệ thống móng là cọc khoan nhồi 
tiết diện  D = 30cm  độ sâu trung bình 40m . 
 

Bảng 2 : Bảng so sánh giữa độ lún thực tế và tính toán  (độ lún tính bằng cm) 
PHƯƠNG PHÁP TÍNH Nội dung 

tính Cộng 
lún 

từng 
lớp 

phân tố 

PP Lớp 
tương 
đương 

Xem 
nền là 
Bán 

không 
gian 

đàn hồi 

 Theo 
IÊGÔROV 

 

Ứng suất dưới đáy 
móng theo  Fadum 

 

Phần mền 
Plaxis 

Quan trắc 
Đo thực tế  

M0 4.39 42 26.11 17.65 Kết quả tính toán 
tương đương với pp 

công lún phân tố 
từng lớp 

7.7 Không nứt 

1 
cọc 

1.453 10.58 4.7 2.47 nt 6.4 4.7cm 

M1 2 
cọc 

1.018 7.8 7.33 3.64 nt 7.3 5.5 cm 

Lún phụ 
thêm của 
M1 do M 0 

≈   0 ≈  0 ≈   0 ≈   0 Kết quả tính toán 
tương đương với pp 

công lún phân tố 
từng lớp 

≈  0 Không lún 
thêm , 

không nứt 

Lún phụ 
thêm của 

M0  do M 1 

≈   0 ≈   0 ≈   0 ≈   0 Kết quả tính toán 
tương đương với pp 

công lún phân tố 
từng lớp 

 ≈  0 Không lún 
thêm , 

không nứt 

M0  ( có 
kể ảnh   

hưởng M 
1) 

Độ lún 
phụ 

thêm 
  ≈ 0 

Độ lún 
phụ 
thêm 
  ≈ 0 

_ _ Kết quả tính toán 
tương đương với pp 

công lún phân tố 
từng lớp 

7.7 Không lún 
thêm, không 

nứt 

M1 ( có kể 
ảnh   

hưởng M 
0) 

Độ lún 
phụ 
thêm  
=0 

Độ lún 
phụ 

thêm 
=0 

_ _ Kết quả tính toán 
tương đương với pp 
công lún phân tố 

từng lớp 

7.3 5.5 cm 
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Hố khoan địa chất -   Phương pháp khoan 
(xoay+bentonit); mực nước ngầm ổn định – 

1.0 m     
- móng M 1  và M00.000m 

 
 
 

-0.1.0 

Mặt nền xi măng cát 
gạch 
 

-2.4m 
γ=1.951, γñn=1.035 
C=0.187  ,ϕ=18015’ 

-4.8m 
γ=1.438, γñn=0.513 
C=0.057 ,ϕ=4010’ 

-6.0m 
γ=1.780, γñn=0.829 
C=0.030 ,ϕ=16019’ 

-30m 
γ=1.489, γñn=0.513 
C=0.057, ϕ=4010’ 

-30.95m 
γ=1.875, γñn=0.914 
C=0.075 , ϕ=15010’ 

 
4. NHẬN XÉT 
 
4.1 Trong hai trường hợp tính toán, khảo sát của 
bài báo này : 
 
a) Các kết quả giá trị mức tăng ứng suất lên đất 
nền khi có công trình xây chen thu được từ 
phương pháp điểm góc và toán đồ FADUM 
tương đối phù hợp nhau. 
 
b) Các kết quả tính toán độ lún riêng của từng 
móng và độ lún phụ thêm của móng hiện hữu do 
ảnh hưởng của công trình kế cận, thu được từ 
các phương pháp cộng lún phân tố từng lớp, 
phương pháp lớp tương đương, kết quả thu được 
khi sử dụng phần mềm Plaxis, tính lún theo thời 
gian là tương đương nhau và phù hợp với kết 
quả quan trắc ngoài hiện trường. 
 
c) Kết quả độ lún của móng tính toán theo 
phương pháp xem nền là bán không gian đàn hồi 
vô hạn lớn hơn nhiều so với kết quả thu được từ 
những phương pháp nêu trên. 
 
d) Riêng kết quả thu được từ phương pháp 
IÊGOROV xem nền là đàn hồi có chiều sâu hữu 
hạn thu được kết quả tương đối lớn hơn phương 
pháp khác đó là do việc sử dụng bảng tra tạm 
tính ứng với (µ=0.3). Tuy nhiên phương pháp 
này có xét đến nhiều yếu tố ảnh hưởng (biến 
dạng nở hông), hiện tượng tập trung ứng suất và 
tính chất không đồng nhất giữa các lớp. 

 
4.2 Công trình xây chen gây nên sự thay đổi tải 
trọng lên đất nền dưới bản thân công trình và 
dưới nền của các công trình kế cận. Sự thay đổi 
này có khuynh hướng làm tăng tải trọng lên nền 
công trình. Sự tăng này xảy ra theo từng giai 
đoạn: từ lúc thi công, đến khi hoàn thành, cũng 
như trong quá trình sử dụng sau này.  
 
4.3 Các kết cấu móng cọc ép BTCT tiết diện 
20x20,  25x25,  30x30, 35x35, 40x40, cọc khoan 
nhồi BTCT tiết diện nhỏ (φ < 760 mm), hiện nay 
được áp dụng khá phổ biến trong khu vực 
TP.HCM. Đặc biệt đối với các công trình xây 
chen ở khu vực thi công có mặt bằng chật hẹp, 
vách liền vách. 
Các công trình xây chen áp dụng giải pháp này 
đã giảm tình trạng gây lún nứt hoặc ảnh hưởng 
đến các nhà hiện hữu kế cận, liền kề bên, giảm 
khiếu nại tranh chấp khi xây dựng và sửa chữa 
gia cố. 
 
4.4  Tuy nhiên qua nghiên cứu thu thập tài liệu, 
quan trắc thực tế cho thấy loại kết cấu trên chỉ 
tương đối thích hợp cho công trình xây chen ở 
nền đất không thật sự là yếu, hoặc chiều dày nền 
đất yếu không lớn   ( < 20 m ), với các công 
trình tải trọng không lớn ( nhà từ 3 đến 6 tầng ).  
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